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Ban Đại diện Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam (“Quỹ”) trình bày báo cáo này và các báo cáo tài chính của Quỹ vào ngày 31 tháng 12 năm 2007 và cho năm kết thúc cùng ngày.

QUỸ
Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam đã được thành lập tại Việt Nam dưới hình thức quỹ đóng theo Giấy phép số 01/GP-QĐT ngày 24 tháng 3 năm 2004 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp. Theo quy định của Giấy phép, Quỹ được phép phát hành 30.000.000 đơn vị quỹ ra công chúng với mệnh giá là 10.000 đồng Việt Nam/đơn vị quỹ. Quỹ đã được cấp phép hoạt động trong thời gian là 10 năm theo Quyết định số 01/UBCK-ĐKQĐT ngày 20 tháng 5 năm 2004 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Quỹ được niêm yết tại Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép số 01/UBCK-NYQĐT ngày 22 tháng 9 năm 2004.
Theo Quyết định số 486/QÑ-UBCK ngày 5 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Quỹ được phép phát hành thêm 20.000.000 đơn vị quỹ với mệnh giá là 10.000 VNÑ/ñôn vò quỹ nhằm tăng số đơn vị quỹ từ 30.000.000 lên 50.000.000 đơn vị quỹ. Vốn điều lệ của Quỹ cũng tăng tương ứng từ 300.000.000 ngàn đồng Việt Nam lên 500.000.000 ngàn đồng Việt Nam. 
Theo Quyết định số 144/QÑ-UBCK ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Quỹ được phép phát hành thêm 50.000.000 đơn vị quỹ với mệnh giá là 10.000 VNÑ/ñôn vò quỹ nhằm tăng số đơn vị quỹ từ 50.000.000 lên 100.000.000 đơn vị quỹ. Vốn điều lệ của Quỹ cũng tăng tương ứng từ 500.000.000 ngàn đồng Việt Nam lên 1.000.000.000 ngàn đồng Việt Nam.
Quỹ được quản lý bởi Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam (“Công ty Quản lý Quỹ”), một công ty liên doanh giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín và Công ty Dragon Capital Management Limited.  Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam đã được chỉ định làm ngân hàng giám sát cho Quỹ.
Hoạt động chính của Quỹ là đầu tư và duy trì danh mục đầu tư cân đối và đa dạng, có khả năng đem lại lợi nhuận và/hoặc lãi trên vốn cao nhất nhưng đồng thời vẫn giảm thiểu rủi ro. Các hoạt động đầu tư sẽ được thực hiện dưới hình thức chứng khoán niêm yết và chứng khoán sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các khoản đầu tư này bao gồm cổ phiếu niêm yết, trái phiếu chính phủ, trái phiếu công ty và cổ phiếu sẽ niêm yết. Ngoài ra, mục tiêu của Quỹ nhắm đến trong quá trình đầu tư là làm tăng giá trị các khoản đầu tư thông qua việc giúp các đơn vị tái cơ cấu về mặt tài chính, phát triển hệ thống quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, v.v.., qua đó đem lại lợi ích cho các nhà đầu tư, đồng thời tăng giá trị của các hoạt động đầu tư do Quỹ thực hiện.
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CỔ TỨC
Lợi nhuận trong năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 đạt 749.873.021 ngàn đồng Việt Nam (2006: 961.543.898 ngàn đồng Việt Nam).
Trong năm, Quỹ đã công bố khoản cổ tức trị giá 135.000.000 ngàn đồng Việt Nam, trong đó có 35.000.000 ngàn đồng Việt Nam là số cổ tức chi trả cuối kỳ của năm 2006 và 100.000.000 ngàn đồng Việt Nam là số cổ tức chi trả giữa kỳ của năm 2007 (tổng số cổ tức được chia trong năm 2006: 45.000.000 ngàn đồng Việt Nam).
CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM
Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm yêu cầu phải có các điều chỉnh hoặc thuyết minh trong các báo cáo tài chính.
BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
Các thành viên Ban Đại diện Quỹ trong năm và vào ngày lập báo cáo tài chính:
Ông Phan Đào Vũ
Chủ tịch

Bà Huỳnh Quế Hà
Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Thanh Hùng 
Phó Chủ tịch

Ông Hoàng Kiên
Thành viên


Ông Phan Minh Tuấn
Thành viên
Ông Lê Văn Phú
Thành viên
được bổ nhiệm ngày 9 tháng 3 năm 2007

Ông Đặng Thái Nguyên
Thành viên
được bổ nhiệm ngày 9 tháng 3 năm 2007

Bà Giao Thị Yến 
Thành viên
từ nhiệm ngày 9 tháng 3 năm 2007

Bà Ngô Thị Thu Trang 
Thành viên
từ nhiệm ngày 9 tháng 3 năm 2007
KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty kiểm toán Ernst & Young bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục làm công tác kiểm toán cho Công ty.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ chịu trách nhiệm đảm bảo các báo cáo tài chính cho từng năm tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động của Quỹ trong năm. Trong quá trình chuẩn bị các báo cáo tài chính này, Công ty Quản lý Quỹ cần phải:

· lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;

· thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; 

· nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Quỹ có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong các báo cáo tài chính; và

· lập các báo cáo tài chính trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Quỹ sẽ tiếp tục hoạt động.

Ban Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ cam kết rằng họ đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập các báo cáo tài chính của Quỹ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007. 

Ban Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Quỹ, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với hệ thống kế toán đã được đăng ký. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Quỹ và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác. 

PHÊ DUYỆT CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chúng tôi phê duyệt các báo cáo tài chính kèm theo. Các báo cáo này phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Quỹ vào ngày 31 tháng 12 năm 2007 và kết quả hoạt động cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 theo các chính sách kế toán được quy định tại Quyết định số 63/2005/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài chính và các Chuẩn mực Kế toán và Hệ thống Kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định có liên quan.

Thay mặt Ban Đại diện Quỹ:

Ông Phan Đào Vũ
Chủ tịch
Ngày 29 tháng 1 năm 2008
Số tham chiếu: 11266/11107
BÁO CÁO KIỂM TOÁN
các báo cáo tài chính của Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam
vào ngày 31 tháng 12 năm 2007 và cho năm kết thúc cùng ngày
Kính gửi: 
Các nhà đầu tư Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam
Chúng tôi đã kiểm toán bảng cân đối kế toán, báo cáo tài sản, và báo cáo danh mục đầu tư ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam (“Quỹ”), báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng và thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 từ trang 5 đến trang 22. Các báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc của Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam và Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính này dựa trên việc kiểm toán của chúng tôi. 

Cơ sở ý kiến kiểm toán
Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các quy định của các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và Quốc tế được áp dụng tại Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện việc kiểm toán để đạt được mức tin cậy hợp lý về việc các báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu. Việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, theo phương pháp chọn mẫu, các bằng chứng về số liệu và các thuyết minh trên các báo cáo tài chính. Việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá các nguyên tắc kế toán đã được áp dụng và các ước tính quan trọng của Ban Giám đốc của Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể các báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm toán của chúng tôi cung cấp cơ sở hợp lý cho ý kiến kiểm toán.

Ý kiến kiểm toán
Theo ý kiến của chúng tôi, các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Quỹ vào ngày 31 tháng 12 năm 2007 và kết quả hoạt động kinh doanh cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 theo các chính sách kế toán được quy định tại Quyết định số 63/2005/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài chính và các Chuẩn mực Kế toán và Hệ thống Kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định có liên quan.

Tuy không đưa ra ý kiến chấp nhận từng phần, chúng tôi xin lưu ý đến Thuyết minh số 2 “Các chính sách kế toán chủ yếu” của các báo cáo tài chính. Theo quy định, Quỹ phải trình bày lãi hoặc lỗ từ đánh giá lại các khoản đầu tư vào thời điểm cuối năm. Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn cụ thể từ Bộ Tài chính về cách đánh giá các khoản đầu tư cho nên Quỹ đã áp dụng chính sách kế toán phần lớn được dựa trên Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế số 39 (“IAS số 39”) “Công cụ tài chính: Ghi nhận và Xác định Giá trị” khi đánh giá lại các khoản đầu tư vào ngày 31 tháng 12 năm 2007.
Narciso T. Torres Jr.


Mai Viết  Hùng Trân

Phó Tổng Giám đốc


Kiểm toán viên phụ trách

Kiểm toán viên công chứng


Kiểm toán viên công chứng

Số đăng ký: N.0868/KTV


Số đăng ký:  D.0048/KTV
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 29 tháng 1 năm 2008
Ngàn VNĐ
	Mã số
	CHỈ TIÊU
	Thuyết minh
	Số cuối năm
	Số đầu năm

	
	A.
TÀI SẢN
	
	
	

	
	
	
	
	

	110
	1.
Tiền gửi ngân hàng
	3.1
	362.223.857
	92.147.285

	120
	2.
Đầu tư chứng khoán
	3.2
	3.435.221.619
	1.515.314.476

	121
	3.
Đầu tư khác
	3.3
	98.825.000
	-

	130
	4.
Phải thu từ hoạt động kinh doanh chứng 
khoán 
	3.4
	8.988.891
	73.102.282

	131
	5.
Phải thu khác
	3.5
	28.780.533
	6.162.218

	
	
	
	
	

	200
	TỔNG TÀI SẢN
	
	3.934.039.900
	1.686.726.261

	
	B.
NGUỒN VỐN
	
	
	

	
	
	
	
	

	300
	I.
NỢ PHẢI TRẢ
	
	96.898.369
	122.657.751

	
	
	
	
	

	314
	1. Phải trả phụ cấp Ban Đại diện Quỹ
	
	54.000
	27.000

	315
	2. Phải trả cho Công ty Quản lý Quỹ và ngân hàng giám sát
	3.6
	94.168.013
	121.488.037

	318
	3. Phải trả khác
	3.7
	2.676.356
	1.142.714

	
	
	
	
	

	400
	II.
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
	
	3.837.141.531
	1.564.068.510

	
	
	
	
	

	410
	1.
Vốn góp của các nhà đầu tư
	
	2.224.170.821
	565.970.821

	
	trong đó:
	
	
	

	411
	1.1
Vốn góp
	3.8.1
	1.000.000.000
	500.000.000

	412
	1.2
Thặng dư vốn
	3.8.2
	1.224.170.821
	65.970.821

	420
	2.
Kết quả hoạt động chưa phân phối
	
	1.612.970.710
	998.097.689

	
	
	
	
	

	430
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	
	3.934.039.900
	1.686.726.261


CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngàn VNĐ

	CHỈ TIÊU
	Thuyết minh
	Số cuối năm
	Số đầu năm

	
	
	
	

	Chứng khoán theo mệnh giá
	
	673.625.180
	205.184.520

	
	
	
	


Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu Tư
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Chứng Khoán Việt Nam 

Bà Hà Thị Thúy Vinh

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh
Kế toán Trưởng

Kế toán Trưởng

Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu Tư 
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Chứng Khoán Việt Nam

Bà Trương Thị Thúy Nga

Ông Trần Thanh Tân

Phó Giám đốc

Tổng Giám đốc

Ngày 29 tháng 1 năm 2008
Ngàn VNĐ
	Mã 
số
	CHỈ TIÊU
	Thuyết minh
	Năm nay
	Năm trước

	
	
	
	
	

	
	A.
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÃ 
THỰC HIỆN
	
	
	

	
	
	
	
	

	10
	I. 
Thu nhập từ hoạt động đầu tư đã thực hiện
	
	429.469.107
	222.765.347

	11
	1. 
Cổ tức được nhận
	
	31.492.628
	14.572.846

	12
	2.
Lãi trái phiếu được nhận
	
	130.240
	1.108.135

	13
	3.
Lãi tiền gửi 
	
	39.176.378
	2.717.785

	14
	4. 
Thu nhập bán chứng khoán
	
	358.669.861
	204.366.581

	
	
	
	
	

	30
	II. 
Chi phí
	
	150.855.021
	136.687.039

	31
	1. Phí quản lý quỹ và thưởng hoạt động
	3.10 (i)
	144.430.865
	134.371.547

	32
	2. Phí giám sát, quản lý tài sản quỹ
	3.10 (ii)
	3.586.662
	951.680

	33
	3. Chi phí họp, đại hội
	
	-
	151.893

	34
	4. Chi phí kiểm toán
	
	320.456
	195.464

	38
	5. Phí và chi phí khác
	3.9
	2.517.038
	1.016.455

	
	
	
	
	

	50
	III.
Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện trong năm
	
	278.614.086
	86.078.308

	
	
	
	
	

	
	B. 
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CHƯA THỰC HIỆN
	
	
	

	
	
	
	
	

	60
	I.
Thu nhập 
	
	497.386.295
	876.644.850

	61
	1. 
Thu nhập đánh giá lại các khoản đầu tư 

chứng khoán
	
	413.019.691
	876.644.850

	62
	2.
Cổ tức chưa thực hiện
	
	67.041.604
	-

	63
	3.
Lãi chưa thực hiện từ đặt mua quyền mua 

cổ phiếu
	3.3 (ii)
	17.325.000
	-

	
	
	
	
	

	70
	II.
Chi phí
	
	26.127.360
	1.179.260

	
	1. 
Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư 
	
	26.127.360
	1.179.260

	
	
	
	
	

	80
	III.
Kết quả hoạt động ròng chưa thực hiện trong năm 
	
	471.258.935
	875.465.590

	
	
	
	
	

	90
	LỢI NHUẬN TRONG NĂM
	
	749.873.021
	961.543.898

	
	
	
	
	


Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu Tư

Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Chứng Khoán Việt Nam 

Bà Hà Thị Thúy Vinh

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh
Kế toán Trưởng

Kế toán Trưởng

Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu Tư 
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Chứng Khoán Việt Nam

Bà Trương Thị Thúy Nga

Ông Trần Thanh Tân

Phó Giám đốc

Tổng Giám đốc
Ngày 29 tháng 1 năm 2008
Ngàn VNĐ
	Mã số
	CHỈ TIÊU
	Năm nay
	Năm trước

	
	
	
	

	1
	Tiền
	362.223.857
	92.147.285

	
	
	
	

	2
	Các khoản đầu tư
	3.534.046.619
	1.515.314.476

	2.1
	Trái phiếu
	327.565.374
	9.849.350

	2.2
	Cổ phiếu
	3.107.656.245
	1.505.465.126

	2.2.1
	Cổ phiếu niêm yết
	1.908.416.465
	766.582.904

	2.2.2
	Cổ phiếu chưa niêm yết
	1.199.239.780
	738.882.222                                

	2.3
	Khác
	98.825.000
	-

	
	
	
	

	3
	Cổ tức được nhận
	740.819
	440.078

	
	
	
	

	4
	Lãi được nhận
	22.639.714
	109.000

	
	
	
	

	5
	Tiền bán chứng khoán phải thu
	8.988.891
	73.102.282

	
	
	
	

	6
	Các khoản phải thu khác
	5.400.000
	5.613.140

	
	
	
	

	
	Tổng tài sản
	3.934.039.900
	1.686.726.261

	
	
	
	

	7
	Tiền phải thanh toán mua chứng khoán 
	-
	-

	
	
	
	

	8
	Các khoản phải trả khác
	(96.898.369)
	(122.657.751)

	
	
	
	

	
	Tổng nợ
	(96.898.369)
	(122.657.751)

	
	
	
	

	
	Tài sản ròng của Quỹ
	3.837.141.531
	1.564.068.510

	
	
	
	

	9
	Tổng số đơn vị quỹ
	100.000.000
	50.000.000

	
	
	
	

	10
	Giá trị của một đơn vị quỹ 
	38.371
	31.281

	
	
	
	


Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu Tư

Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Chứng Khoán Việt Nam 
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Kế toán Trưởng

Kế toán Trưởng

Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu Tư 
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Chứng Khoán Việt Nam
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Phó Giám đốc

Tổng Giám đốc
Ngày 29 tháng 1 năm 2008
Ngàn VNĐ
	Mã số
	CHỈ TIÊU
	Thuyết minh
	Năm nay
	Năm trước

	
	
	
	
	

	I
	Giá trị tài sản ròng đầu năm
	
	1.564.068.510
	381.553.791

	
	
	
	
	

	II
	Thay đổi giá trị tài sản ròng trong năm
	
	2.273.073.021
	1.182.514.719

	
	trong đó:
	
	
	

	1
	Vốn góp của các nhà đầu tư 
	3.8
	1.658.200.000
	265.970.821

	2
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong năm
	
	749.873.021
	961.543.898

	3
	Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong năm
	
	(135.000.000)
	(45.000.000)                                

	
	
	
	
	

	III
	Giá trị tài sản ròng cuối năm
	
	3.837.141.531
	1.564.068.510
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Bà Hà Thị Thúy Vinh
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Kế toán Trưởng

Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu Tư 
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Chứng Khoán Việt Nam

Bà Trương Thị Thúy Nga

Ông Trần Thanh Tân

Phó Giám đốc

Tổng Giám đốc
Ngày 29 tháng 1 năm 2008



1.
ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam (“Quỹ”) đã được thành lập tại Việt Nam dưới hình thức quỹ đóng theo Giấy phép số 01/GP-QĐT ngày 24 tháng 3 năm 2004 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp. Theo quy định của Giấy phép, Quỹ được phép phát hành 30.000.000 đơn vị quỹ ra công chúng với mệnh giá là 10.000 đồng Việt Nam/đơn vị quỹ. Quỹ đã được cấp phép hoạt động trong thời gian là 10 năm theo Quyết định số 01/UBCK-ĐKQĐT ngày 20 tháng 5 năm 2004 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Quỹ được niêm yết tại Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép số 01/UBCK-NYQĐT ngày 22 tháng 9 năm 2004.
Theo Quyết định số 486/QĐ-UBCK ngày 5 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Quỹ được phép phát hành thêm 20.000.000 đơn vị quỹ với mệnh giá là 10.000 VNĐ/đơn vị quỹ nhằm tăng số đơn vị quỹ từ 30.000.000 lên 50.000.000 đơn vị quỹ. Vốn điều lệ của Quỹ cũng tăng tương ứng từ 300.000.000 ngàn đồng Việt Nam lên 500.000.000 ngàn đồng Việt Nam. 
Theo Quyết định số 144/QÑ-UBCK ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Quỹ được phép phát hành thêm 50.000.000 đơn vị quỹ với mệnh giá là 10.000 VNÑ/ñôn vò quỹ nhằm tăng số đơn vị quỹ từ 50.000.000 lên 100.000.000 đơn vị quỹ. Vốn điều lệ của Quỹ cũng tăng tương ứng từ 500.000.000 ngàn đồng Việt Nam lên 1.000.000.000 ngàn đồng Việt Nam.
Quỹ được quản lý bởi Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam (“Công ty Quản lý Quỹ”), một công ty liên doanh giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín và Công ty Dragon Capital Management Limited. Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam đã được chỉ định làm ngân hàng giám sát cho Quỹ.

Hoạt động chính của Quỹ là đầu tư và duy trì danh mục đầu tư cân đối và đa dạng, có khả năng đem lại lợi nhuận và/hoặc lãi trên vốn cao nhất nhưng đồng thời vẫn giảm thiểu rủi ro. Các hoạt động đầu tư sẽ được thực hiện dưới hình thức chứng khoán niêm yết và chứng khoán sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các khoản đầu tư này bao gồm cổ phiếu niêm yết, trái phiếu chính phủ, trái phiếu công ty và cổ phiếu sẽ niêm yết. Ngoài ra, mục tiêu của Quỹ nhắm đến trong quá trình đầu tư là làm tăng giá trị các khoản đầu tư thông qua việc giúp các đơn vị tái cơ cấu về mặt tài chính, phát triển hệ thống quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, v.v.., qua đó đem lại lợi ích cho các nhà đầu tư, đồng thời tăng giá trị của các hoạt động đầu tư do Quỹ thực hiện.
2.
CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU
Các báo cáo tài chính của Quỹ được trình bày bằng ngàn đồng Việt Nam (“Ngàn VNĐ”) và được lập theo các chính sách kế toán được quy định tại Quyết định số 63/2005/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài chính và theo các Chuẩn mực Kế toán và Hệ thống Kế toán Việt Nam. Theo Quyết định này, các báo cáo tài chính của Quỹ bao gồm:

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả hoạt động
3. Báo cáo tài sản 
4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng
5. Báo cáo danh mục đầu tư
6. Thuyết minh báo cáo tài chính
2.
CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)
Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo tài sản, báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng, báo cáo danh mục đầu tư và thuyết minh báo cáo tài chính và việc sử dụng các báo cáo này không dành cho các đối tượng không được cung cấp các chính sách, thủ tục và thông lệ kế toán của Quỹ và hơn nữa không được chủ định trình bày tình hình tài chính, kết quả hoạt động của Quỹ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận rộng rãi ở các nước và lãnh thổ khác ngoài Việt Nam.
Niên độ kế toán
Niên độ kế toán của Quỹ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12. 
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Quỹ thực hiện việc ghi chép sổ sách kế toán bằng Đồng Việt Nam.
Hình thức sổ kế toán áp dụng 

Hình thức sổ kế toán áp dụng được đăng ký của Quỹ là Nhật ký Chung.

Các chính sách kế toán các khoản đầu tư 
Như được trình bày trong Mẫu B02-QĐT “Báo cáo kết quả hoạt động” theo Quyết định số 63/2005/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài chính, Quỹ phải trình bày lãi hoặc lỗ phát sinh do đánh giá lại các khoản đầu tư vào thời điểm cuối năm. Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn cụ thể từ Bộ Tài chính về cách đánh giá các khoản đầu tư cho nên Quỹ đã áp dụng chính sách kế toán phần lớn được dựa trên Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế số 39 (“IAS số 39”) “Công cụ tài chính: Ghi nhận và Xác định Giá trị” khi đánh giá các khoản đầu tư vào ngày 31 tháng 12 năm 2007. 
Với việc áp dụng IAS số 39, các khoản đầu tư của Quỹ được phân loại thành “các tài sản tài chính sẵn sàng để bán”. Các khoản đầu tư được phân loại là sẵn sàng để bán sẽ được lưu giữ trong một khoảng thời gian không xác định và có thể được mua hoặc bán tùy theo biến động của nguồn tiền phát sinh từ các hoạt động phát hành hoặc mua lại cổ phiếu. Quỹ cũng sẽ mua và bán các khoản đầu tư nhằm cân bằng rủi ro trong danh mục đầu tư để thích ứng với các biến động của thị trường và nhằm đáp ứng các giới hạn đầu tư đã ấn định.

Tất cả các khoản đầu tư ban đầu đều được ghi nhận theo nguyên giá, tức giá mua hợp lý của khoản đầu tư, kể cả các chi phí liên quan đến các khoản đầu tư đó. Các khoản đầu tư sau đó được đánh giá lại theo giá trị hợp lý. Giá trị hợp lý của các chứng khoán được niêm yết dựa vào giá niêm yết trên thị trường chứng khoán. Các chứng khoán vốn mà giá trị hợp lý không thể xác định được một cách chắc chắn sẽ được ghi nhận theo giá mua trừ đi các khoản giảm giá trị. Giá trị hợp lý của trái phiếu chính phủ được tính bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền. Lãi hoặc lỗ phát sinh từ các biến động tăng giảm giá trị hợp lý của chứng khoán vốn đã phân loại như các tài sản tài chính sẵn sàng để bán và các khoản giảm giá trị được hạch toán vào kết quả hoạt động khi phát sinh.
2.
CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)
Các chính sách kế toán các khoản đầu tư (tiếp theo)
Các giao dịch mua bán chứng khoán đầu tư đòi hỏi phải được thực hiện trong thời hạn theo quy định hoặc theo hoạt động kinh doanh thông thường (tức các giao dịch mua bán thông thường) được ghi nhận vào ngày giao dịch, là thời điểm mà Quỹ cam kết mua hoặc bán tài sản.

Các giao dịch về vốn và thặng dư vốn 
Các chứng chỉ quỹ với quyền hưởng cổ tức được phân loại thành vốn.

Thặng dư vốn thể hiện chênh lệch giữa số tiền thực nhận và mệnh giá được ghi nhận đối với các đơn vị quỹ đã phát hành.
Giá trị đơn vị quỹ
Giá trị đơn vị quỹ được tính bằng cách chia tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ trên bảng cân đối kế toán cho số chứng chỉ quỹ phát hành vào lần kết thúc đóng gần nhất.
Tiền
Tiền bao gồm tiền gửi ngân hàng.
Các khoản phải thu
Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán, cổ tức, lãi trái phiếu, lãi tiền gửi ngân hàng và phải thu khác. 

Các khoản chi phí
Các khoản chi phí được hạch toán theo phương pháp dự thu dự chi. Các khoản chi phí được hạch toán vào kết quả hoạt động ngoại trừ các chi phí phát sinh từ việc đầu tư mà đã được hạch toán vào giá mua các khoản đầu tư đó. Các khoản chi phí phát sinh từ việc bán các khoản đầu tư được trừ vào tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư.

Ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi Quỹ có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được một cách chắc chắn. Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng trước khi ghi nhận doanh thu:

Tiền lãi

Doanh thu được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở dồn tích (có tính đến lợi tức mà tài sản đem lại) trừ khi khả năng thu hồi tiền lãi không chắc chắn.

Cổ tức

Doanh thu được ghi nhận khi quyền được nhận khoản cổ tức của Quỹ với tư cách là nhà đầu tư được xác lập. Cổ tức bằng cổ phiếu được hạch toán như là các khoản đầu tư và cổ tức chưa thực hiện theo giá trị hợp lý vào thời điểm khoản cổ tức của Quỹ với tư cách là nhà đầu tư được xác lập.
Cổ phiếu thưởng

Cổ phiếu thưởng được hạch toán vào các khoản đầu tư với giá trị bằng không (0) và được đánh giá lại vào ngày báo cáo. 

3.
THÔNG TIN BỔ SUNG
3.1
Tiền gửi ngân hàng
Tiền gửi ngân hàng thể hiện tiền gửi ngân hàng bằng đồng Việt Nam vào thời điểm cuối năm tại các ngân hàng sau đây:

Ngàn VNĐ
	
	Số cuối năm
	Số đầu năm

	
	
	

	Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (“Vietcombank”)
	142.223.857
	7.147.285

	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
	100.000.000
	-

	Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam
	50.000.000
	-

	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
	25.000.000
	-

	Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải
	25.000.000
	-

	Ngân hàng Công Thương Việt Nam
	20.000.000
	-

	Ngân hàng TMCP Phương Đông
	-
	35.000.000

	Ngân hàng Nam Á 
	-
	35.000.000

	Ngân hàng ANZ
	-
	15.000.000

	TỔNG CỘNG
	362.223.857
	92.147.285


Vào ngày 31 tháng 12 năm 2007, tổng số tiền gửi trong tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Vietcombank là 17.223.857 ngàn Việt Nam đồng. Các số dư tiền gửi khác được giữ dưới dạng tiền gửi ngắn hạn.

3.2
Đầu tư chứng khoán
Chi tiết đầu tư chứng khoán được trình bày như sau:
Ngàn VNĐ

	
	Giá mua
	Lãi (lỗ) do đánh giá lại 
	Giá trị hợp lý vào ngày 31/12/2007

	
	
	
	

	Cổ phiếu niêm yết
	1.065.594.322
	842.822.143
	1.908.416.465

	Cổ phiếu chưa niêm yết
	725.104.873
	474.134.907
	1.199.239.780

	Trái phiếu chuyển đổi 
	12.146.500
	10.018.000
	22.164.500

	Trái phiếu Chính phủ 
	320.000.000
	(14.599.126)
	305.400.874

	TỔNG CỘNG
	2.122.845.695
	1.312.375.924
	3.435.221.619


3.
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3.3
Đầu tư khác 

Ngàn VNĐ
	
	Số cuối năm
	Số đầu năm

	
	
	

	Đầu tư vào quyền mua cổ phiếu chưa niêm yết (i)
	81.500.000
	-

	Quyền mua cổ phiếu niêm yết phát hành thêm (ii)
	17.325.000
	-

	TỔNG CỘNG
	98.825.000
	-


(i)
 Đầu tư vào quyền mua cổ phiếu chưa niêm yết
Số tiền này thể hiện giá mua của quyền mua 1.500.000 cổ phiếu của công ty tiếp nhận đầu tư chưa niêm yết mà Quỹ đã mua từ một cổ đông của công ty đó vào ngày 14 tháng 12 năm 2007.

(ii) 
Quyền mua cổ phiếu niêm yết phát hành thêm
Số tiền này thể hiện thị giá quyền mua cổ phiếu với tổng số 350.000 cổ phiếu của một công ty tiếp nhận đầu tư niêm yết. Việc phát hành quyền mua cổ phiếu với tỷ lệ 2:1 đã được công ty đó công bố vào ngày 26 tháng 12 năm 2007.
Quỹ đã dự kiến thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm này vào tháng 1 năm 2008.
3.4
Phải thu hoạt động đầu tư 
Ngàn VNĐ
	
	2007
	2006

	
	
	

	Các giao dịch vào ngày 26 tháng 12 
	5.704.505
	-

	Các giao dịch vào ngày 27 tháng 12 
	3.280.880
	23.115.030

	Các giao dịch vào ngày 28 tháng 12 
	-
	44.053.640

	Các giao dịch vào ngày 29 tháng 12 
	-
	5.931.206

	Các giao dịch khác
	3.506
	2.406

	TỔNG CỘNG
	8.988.891
	73.102.282


Các khoản phải thu hoạt động đầu tư thể hiện số tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư được thanh toán sau 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch (T+3) theo thông lệ kinh doanh chứng khoán hiện hành tại Việt Nam. 
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3.5
Phải thu khác
Ngàn VNĐ

	
	Số cuối năm
	Số đầu năm

	
	
	

	Phải thu lãi tiền gửi ngân hàng 
	11.721.624
	-

	Phải thu lãi trái phiếu 
	10.918.090
	109.000

	Ký quỹ mua cổ phiếu Công ty Cao Su Phước Hòa
	5.400.000
	-

	Phải thu cổ tức
	740.819
	440.078

	Ký quỹ mua cổ phiếu Lasuco 
	-
	1.500.000

	Ký quỹ mua cổ phiếu PVI 
	-
	1.150.000

	Ký quỹ mua cổ phiếu PVTrans
	-
	1.512.000

	Ký quỹ mua cổ phiếu GMD
	-
	1.451.140

	TỔNG CỘNG
	28.780.533
	6.162.218


3.6
Phải trả Công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát
Ngàn VNĐ
	
	Năm nay
	Năm trước

	
	
	

	Phí quản lý quỹ
	6.369.041
	2.802.417

	Thưởng hoạt động
	87.416.830
	118.517.064

	Phí giám sát
	382.142
	168.556

	TỔNG CỘNG
	94.168.013
	121.488.037


Theo Điều lệ Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ được hưởng phí quản lý quỹ hàng năm và thưởng hoạt động. Phí quản lý quỹ hàng năm bằng 2% giá trị tài sản ròng của Quỹ. Khoản thưởng hoạt động chỉ được thanh toán khi số tăng giá trị tài sản ròng của Quỹ cao hơn mức cơ bản được quy định trong Điều lệ Quỹ. Khoản thưởng hoạt động cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2007 tổng cộng là 87.416.830 ngàn đồng Việt Nam, được tính căn cứ vào công thức ghi trong Điều lệ Quỹ. 
Theo Điều lệ Quỹ, Vietcombank được hưởng phí giám sát hàng năm bằng 0,12% giá trị tài sản ròng của Quỹ từ hoạt động giám sát các khoản đầu tư của Quỹ.
3.7
Phải trả khác 
Số dư này thể hiện số thuế trích giữ lại, phí môi giới, phí kiểm toán và các khoản cổ tức phải trả vào ngày 31 tháng 12 năm 2007.
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3.8
Vốn góp của Nhà đầu tư 

3.8.1
Các giao dịch về vốn
Ngàn VNĐ
	
	Năm nay
	Năm trước

	
	
	

	Vốn góp đầu năm
	500.000.000
	300.000.000

	Vốn góp tăng trong năm
	500.000.000
	200.000.000

	Vốn góp giảm trong năm
	-
	-

	Vốn còn lại cuối năm
	1.000.000.000
	500.000.000

	
	
	


Theo Quyết định số 144/QĐ-UBCK ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Quỹ được phép phát hành thêm 50.000.000 đơn vị quỹ với mệnh giá là 10.000 VNĐ/đơn vị nhằm tăng số đơn vị quỹ từ 50.000.000 lên 100.000.000 đơn vị quỹ. Vốn điều lệ của Quỹ cũng tăng tương ứng từ 500.000.000 ngàn đồng Việt Nam lên 1.000.000.000 ngàn đồng Việt Nam.  
Tất cả đơn vị quỹ đều có cùng các quyền, cho dù về quyền biểu quyết, hưởng cổ tức, hoàn vốn, v.v.. Mỗi đơn vị quỹ đã phát hành và góp vốn đủ được quyền hưởng cổ tức khi Quỹ công bố cổ tức và tượng trưng cho một phiếu biểu quyết. 
3.8.2
Các giao dịch thặng dư vốn


Ngàn VNĐ

	
	Năm nay
	Năm trước

	
	
	

	Thặng dư vốn đầu năm
	65.970.821
	-

	Thặng dư vốn tăng trong năm
	1.158.200.000
	65.970.821

	Thặng dư vốn giảm trong năm
	-
	-

	Thặng dư vốn cuối năm
	1.224.170.821
	65.970.821

	
	
	


Số tiền trị giá 1.158.200.000 ngàn đồng Việt Nam thể hiện phần thặng dư vốn từ việc phát hành thêm 50.000.000 đơn vị quỹ như được nêu trong Thuyết minh số 3.8.1.  

3.9
Phí và chi phí khác
Phí và chi phí khác bao gồm thù lao Ban Đại diện Quỹ, phí ngân hàng và chi phí khác. 
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3.10
Nghiệp vụ với các bên liên quan
Các bên được xem như là các bên liên quan khi một bên có khả năng kiểm soát bên kia hoặc có ảnh hưởng trọng yếu đến bên kia trong việc đưa ra các quyết định tài chính và hoạt động kinh doanh.

i) Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam, công ty quản lý của Quỹ.

Theo Điều lệ Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ được hưởng phí quản lý quỹ hàng năm và thưởng hoạt động. Phí quản lý quỹ hàng năm bằng 2% giá trị tài sản ròng của Quỹ. Khoản thưởng hoạt động chỉ được thanh toán khi số tăng giá trị tài sản ròng của Quỹ cao hơn chỉ số căn bản được quy định trong Điều lệ Quỹ. Phí quản lý quỹ trong năm tổng cộng là 57.014.036 ngàn đồng Việt Nam. Khoản thưởng hoạt động trong năm là 87.416.830 ngàn đồng Việt Nam (xin xem Thuyết minh số 3.6) nhưng khoản này chưa được chi trả vào thời điểm cuối năm.
ii) Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (“Vietcombank”), ngân hàng giám sát

Quỹ đã chỉ định Vietcombank làm ngân hàng giám sát. Quỹ có nghĩa vụ phải trả cho ngân hàng giám sát một khoản phí giám sát hàng năm bằng 0,12% (không phẩy mười hai phần trăm) giá trị tài sản ròng của Quỹ. Phí giám sát trong năm tổng cộng là 3.586.662 ngàn đồng Việt Nam. 
iii) Phụ cấp cho Ban Đại diện Quỹ
Phụ cấp cho Ban Đại diện Quỹ trong năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 là 648.000 ngàn đồng Việt Nam và được hạch toán như chi phí của Quỹ.

Ngoài tiền phụ cấp, không có bất kỳ hợp đồng nào mà theo đó Quỹ và bất kỳ thành viên của Ban Đại diện Quỹ là một bên tham gia ký kết hợp đồng trong trường hợp thành viên Ban Đại diện Quỹ có lợi ích quan trọng trong hợp đồng.

iv) Số lượng chứng chỉ quỹ mà các bên liên quan nắm giữ

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2007, các bên liên quan nắm giữ chứng chỉ Quỹ với số lượng cụ thể như sau:

Các bên liên quan

Số lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ

Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín
5.666.660
Dragon Capital Management Limited

5.000.000
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam
không

Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam

không

Các thành viên Ban Đại diện Quỹ 

Ông Phan Đào Vũ
Chủ tịch
không
Bà Huỳnh Quế Hà

Phó Chủ tịch
166.660
Ông Nguyễn Thanh Hùng 

Phó Chủ tịch
130.410
Ông Hoàng Kiên

Thành viên
không
Ông Phan Minh Tuấn

Thành viên
21.660
Ông Lê Văn Phú 
 

Thành viên
không

Ông Đặng Thái Nguyên 

Thành viên
không
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3.10
Nghiệp vụ với các bên liên quan (tiếp theo)
Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Liên Doanh Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam

Ông Đặng Văn Thành
Chủ tịch 
166.660
Ông Dominic Scriven
Phó Chủ tịch
không

Ông Nguyễn Tấn Thành
Thành viên
không

Ông John Shrimpton
Thành viên
không

Ban Giám đốc Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam

Ông Trần Thanh Tân 
Tổng Giám đốc
200.000
Ông Nguyễn Quang Trung 
Phó Tổng Giám đốc
không
Ông Trần Lê Minh
Phó Tổng Giám đốc
không
Ông Phạm Khánh Lynh
Phó Tổng Giám đốc
56.000
Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh
Kế toán Trưởng
3.100
4.
MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT
	
	
	Năm nay
	Năm trước

	
	
	
	

	I
	Các chỉ số về tình hình hoạt động đầu tư
	
	

	1
	Tỷ lệ các loại chứng khoán/Tổng giá trị tài sản
	87,32%
	89,84%

	2
	Tỷ lệ các loại cổ phiếu/Tổng giá trị tài sản
	78,99%
	89,25%

	3
	Tỷ lệ các loại cổ phiếu niêm yết/Tổng giá trị tài sản
	48,51%
	45,45%

	4
	Tỷ lệ các loại cổ phiếu không niêm yết/Tổng giá trị 

tài sản
	30,48%
	43,81%

	5
	Tỷ lệ các loại trái phiếu niêm yết/Tổng giá trị

tài sản
	8,33%
	0,58%

	6
	Tỷ lệ các loại chứng khoán khác/Tổng giá trị tài sản
	2,51%
	-

	7
	Tỷ lệ tiền mặt/Tổng giá trị tài sản
	9,21%
	5,46%

	8
	Tỷ lệ bất động sản/Tổng giá trị tài sản
	-
	-

	9
	Tỷ lệ thu nhập bình quân/ Tổng giá trị tài sản
	23,55%
	65,18%

	10
	Tỷ lệ chi phí bình quân/ Tổng giá trị tài sản
	4,50%
	8,17%

	
	
	
	

	II
	Các chỉ số thị trường
	
	

	1
	Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành
	100.000.000
	50.000.000

	2
	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của các nhân viên 
Công ty Quản lý Quỹ/Tổng số chứng chỉ quỹ 
	0,31%
	0,35%

	3
	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn 
nhất/Tổng số chứng chỉ quỹ 
	Không áp dụng
	Không áp dụng

	4
	Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước 
ngoài/Tổng số chứng chỉ quỹ
	49%
	47,39%

	5
	Tỷ lệ giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ/Tổng số chứng 
chỉ quỹ 
	99,95%
	98,85%

	6
	Giá trị đơn vị quỹ (VNĐ)
	38,371
	31,281

	
	
	
	



Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu Tư


Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Chứng Khoán Việt Nam 


Bà Hà Thị Thúy Vinh

Ông Nguyễn Minh Đăng Khánh 

Kế toán Trưởng

Kế toán Trưởng


Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu Tư 

Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Chứng Khoán Việt Nam


Bà Trương Thị Thúy Nga

Ông Trần Thanh Tân


Phó Giám đốc

Tổng Giám đốc

Ngày 29 tháng 1 năm 2008
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